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Báo cáo tổng kết

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

Mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2011

(((
Phần thứ nhất

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

1. Đặc điểm tình hình:

· Năm 2010 thị trường diễn biến phức tạp, giá cả biến động liên tục có những mặt hàng trong một quý thay đổi hai ba lần giá.

· Tín dụng Ngân hàng lãi xuất liên tục biến đổi theo chiều tăng dần về cuối năm.

· Hoạt đông kinh doanh của Công ty có đà tăng trưởng hơn năm trước
· Được sự chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Tập đoàn Sông Đà trong mọi hoạt động SXKD .

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và các mặt hàng cơ bản

2.1. Về SXKD   (kết quả xem Biểu 01)
a. Ưu điểm
· Công ty hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu đạt 133% KH, lợi nhuận đạt 104% KH. tiền lương đạt 120%KH , cổ tức dự kiến 8% 
· Cả 3 Xí nghiệp kinh doanh đều có hiệu quả

- Trong từng thời điểm đã biết tận dung thời cơ quyết đoán trong việc mua hàng, tích cực bán ra, làm tốt công tác tiếp thị mở rộng thị trường, mở rộng thị trường tuyến huyện , doanh thu được nâng lên rõ rệt. Nổi bật là XN3 và XN1
· Phòng KD là đơn vị có bước phát triển trong hoạt động kinh doanh. Năm 2010 phòng KD đã kinh doanh có lãi và nộp lợi nhuận cho Công ty. Ba tháng đầu năm còn nhiều khó khăn kinh doanh thua lỗ, sau khi chuyển mặt hàng điện lạnh từ XN2 về PKD đã nhanh chóng ổn định, phát triển thị trường doanh thu năm 2010 bằng 200% KH và bằng 308% so với 2009.

· Mặt hàng Xi măng từ tháng 6 khi nhà máy có sản phẩm đã nhanh chóng triển khai phát triển thị trường, sau 2 tháng triển khai sản phẩm đã được thị trường chấp nhận doanh thu tăng trưởng cao, đến tháng 12/2010 đã đạt 3.000 tấn/ tháng.

· Quý 4 đã đầu tư thêm 03 xe tải, giải quyết cơ bản khó khăn phương tiện vận tải Xi măng tại thời điểm, kết hợp vận chuyển hàng hai chiều giảm chi phí lưu thông và phát triển thêm ngành nghề kinh doanh vận tải.

· Trong năm Công ty đã phát triển  thêm 1 ngành nghề và 3 mặt hàng mới đó là kinh doanh vận tải. Mặt hàng xi măng, giây điện VINACAP và nội thất 190. Kinh doanh vận tải và ba mặt hàng mới này chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển.

· Các mặt hàng kinh doanh của các Xí nghiệp đều tăng trưởng so với năm 2009. Những mặt hàng có tăng trưởng cao là Nội thất Hoà Phát 161%, Xuân hoà 139%, Quạt điện 126%, Điện lạnh 308%, Chăn ga gối đệm Sông Hồng 155%, Nhôm Hải phòng 114%, Sứ Hải dương 134%, 

· Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. Cổ tức dự kiến 8%/năm.

b. Nhược điểm:

· Năm 2010 Công ty có nhiều thuận lợi bảo đảm cho các đơn vị hoạt động kinh doanh nhưng ở các Xí nghiệp còn để bỏ lỡ nhiều thời cơ, chưa khai thác hết lợi thế của Công ty trong kinh doanh.

· Một số mặt hàng truyền thống tăng trưởng chậm hoặc bị thụt lùi như Khoá Việt tiệp, máy bơm.

· Công tác quản lý tiền hàng có lúc còn bị buông lỏng để cán bộ chiếm dụng tiền hàng phải giải quyết hậu quả

2.2. Công tác Tài chính kế toán

· Bảo đảm được vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.

· Công tác quản lý sử dụng nguồn tiền của Công ty hợp lý và khoa học.

· Phối hợp tốt với Công ty tư vấn chứng khoán. Triển khai và thực hiện thành công phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

· Phục vụ tốt cho kiểm toán nhà nước kiếm tra Công ty, kết quả kiểm toán Công ty hạch toán rõ ràng khoa học, không có sai sót lớn.

· Công tác thanh quyết toán tháng, quý, năm hoàn thành theo đúng kế hoạch thời gian.

2.3. Công tác đầu tư.

· Đã chủ động huy động vốn và xây dựng kho 301 Trần Phú nhanh chóng và tiết kiệm.

· Đã được UBND Tỉnh ký hợp đồng thuê đất và cấp trích lục đỏ cho thuê 8.200 m2 đất tại dự án Bắc Cầu hạc thời hạn 50 năm.

· Thuê tư vấn thiết kế lại dự án Bắc Cầu hạc, theo tinh thần tiết kiệm và phù hợp với điều kiện kinh doanh

· Đầu tư 03 xe tải phục vụ cho kinh doanh vận tải

* Tồn tại:

· Công tác quyết toán sau đầu tư còn chậm
2.4. Công tácquản lý và tổ chức cán bộ.

· Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, xây dựng phát triển Phòng Kinh doanh, phát triển đội vận tải, điều chuyển mặt hàng Điện lạnh từ XN2 về Phòng Kinh doanh và đã có phát triển vượt bậc.

· Đã ban hành sửa đổi 3 quy chế : quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế sử dung xe tải và nhiều quy định khác như : quy định quản lý công nợ, lương văn phòng , lương phòng kinh doanh...
2.5 . Công tác điều hành.

- Điều hành linh hoạt và quýêt đoán, trong những thời điểm quan trọng đã phát huy tốt công tác điều hành SXKD . như đôn đốc và quyết định kịp thời để các đơn vị mua hàng, đáp ứng đủ vốn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai kinh doanh 

- Xây dựng kế hoạch sát với thực tế và điều hành theo kế hoạch
3. Kết luận:

· Năm 2010 Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. 
* Kết quả quan trọng trọng năm 2010 là:
· Phòng kinh doanh đã phát triển và đi vào kinh doanh ổn định tuy lợi nhuận không cao, nhưng đã xây dựng được mặt hàng kinh doanh, hướng kinh doanh và mở thêm được ngành nghề kinh doanh vận tải. Những nội dung trên chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển trong năm 2011  

· Đã phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữư, tạo cho công ty có một nguồn vốn rất quan trọng phục vụ cho kinh doanh và đầu tư, nhất là thời điểm cuối năm tín dụng ngân hàng gặp nhiều khó khăn lãi xuất liên tục tăng. Cùng một lúc giải quyết được hai nội dung đó là: tăng thêm nguồn vốn cho kinh doanh và đầu tư đồng thời tăng thêm thế lực cho công ty.

· Nhưng Công ty cũng còn khó khăn là chưa có mặt hàng kinh doanh chủ đạo mang lại lợi nhuận chính cho Công ty.

* Một số bài học kinh nghiệm 

+ Phải có chủ trương đường lối đúng và bước đi thích hợp
+ Bám sát diễn biến của thị trường, điều hành linh hoạt, quyết đoán
+ Các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, chính xác.biết tận dụng thời cơ, chủ động linh hoạt trong mua bán hàng hoá
+ Đẩy mạnh công tác thi đua, coi thi đua là đòn bẩy thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đoàn kết thống nhất đấu tranh phê và tự phê cùng hợp tác phát triển.
Phần thứ 2

Phương hướng mục tiêu giải pháp năm 2011

1. Tình hình chung:
 - giá cả thị trường trong nước biến động lớn, lãi xuất tín dụng tăng cao. giá              hàng hoá liên  tục tăng
        -   Nền kinh tế bị lam phát, thị trường chứng khoán suy giảm, gây nhiều khó khăn    cho hoạt động SXKD
· Tình hình Tài chính Công ty bước đầu đã ổn định có lãi nhưng chưa đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ năm 2011

2.1. Mục tiêu và các chỉ tiêu SXKD (có chi tiết kèm theo Biểu  02)

· Doanh thu 


145 tỷ

· Lợi nhuận trước thuế 
  05 tỷ

· Tiền lương 


  2.8 trđ/ người/ tháng

· Cổ tức dự kiến 

 10%

2.2. Nhiệm vụ:

· Tập trung mở rộng quy mô kinh doanh: đặc biệt là những mặt hàng doanh thu lớn đang có tiềm năng mở rộng thị trường như Điện lạnh, Xi măng, Nội thất, Bóng đèn phích nước, Chăn ga gối đệm, Nhôm Hải phòng , Sứ Hải Dương. 

· Đầu tư nâng cao năng lực SXKD và hiệu quả của Phòng Kinh doanh, mở rộng kinh doanh vận tải, phát triển kinh doanh sắt thép, thực hiện kinh doanh có hiệu quả. Phòng kinh doanh thực sự là đơn vị mang lại lợi nhuận chính cho Công ty
· Hoàn thiện công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý của công ty niêm yết, xây dựng mối quan hệ tốt với cổ đông đông công ty

· Công tác cán bộ: tăng cường cán bộ trẻ đặc biệt là cán bộ kinh doanh

3. Các giải pháp thực hiện.
3.1. Giải pháp vềquản lý Điều hành:

· Điều hành phải nhanh nhay, quyết đoán nhất là những thời điểm có tính chất thời cơ, ban TGĐ cần bám sát các xí nghiệp để giúp các đơn vị trong hoạt động SXKD
· Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, việc điều hành  theo kế hoạch.

· Xây dựng và ban hành kịp thời các quy chế chính sách và các quy định khác để thúc đẩy hoạt động kinh doanh 

3.2. Giải pháp về thị trường.

· Tập chung làm tốt việc tiếp thị các mặt hàng Xi măng Hoà Phát, giây điện VINACAP để nhanh chóng mở rộng và thiết lập thị trường một cách bền vững. Phấn đấu Xi măng đạt 5.000 tấn/ tháng.

· Hoàn thiện chính sách bán hàng với đại lý bảo đảm hoạt động kinh doanh có hiệu quả phát triển nhất là đối với mặt hàng mới.

· Xây dựng hệ thống đại lý khách hàng thân thiện tạo thế vững chắc và ổn định trong phân phối.
· Đẩy mạnh bán hàng tuyến huyện, phát huy hiệu quả của phương tiện vận tải để mở rộng thị trương bán hàng thu tiền ngay
· Quảng cáo trên các phương tiên thông tin đại chúng, trang Web Công ty và thông qua hoạt động bán hàng.

3.3.  Giải pháp về vốn.
· thực hiện nhiều kênh huy động vốn
· Quản lý tốt nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư hiệu quả, xiết chặt  công nợ phải thu, quay nhanh vòng vốn.
· Quản lý tốt tồn kho, duy trì ở mức hợp lý ở từng thời điểm để giảm chi phí lãi vay
· Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ trong toàn Công ty.
· Tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng  thu tiền ngay đăc biệt ở phòng kinh doanh công ty
· Thực hiện nghiêm túc quy định về đơn giá tiền lương mới theo lợi nhuận trước thuế đã ban hành 
3.4. Giải pháp về đầu tư:

· Hoàn thành lại hồ sơ dự án TTTM Bắc Cầu hạc theo yêu cầu mới. phân đoạn đầu tư, năm 2011 hoàn thành hồ sơ thiết kế, khởi công  giai đoạn 1 vào đầu năm 2012
· Đầu tư thêm phương tiện vận tải theo số lượng và thời gian thích hợp để phát triển kinh doanh vận tải mang lại hiệu quả kinh tế cao
· Đầu tư thêm kho phù hợp với hoạt động kinh doanh chung của công ty
3.6. Công tác tổ chức:
· Tiếp tục tuyển dụng tăng cường lao động cho Phòng kinh doanh.

· Làm tốt công tác quy hoạch và tuyển dụng cán bộ, mạnh giạn giao việc cho cán bộ trẻ để thử thách và phát triển.

· Xây dựng sửa đổi bổ sung một số quy chế quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế 
3.7. Một số giải pháp khác.

· Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng Công đoàn, ĐTN.

· Phát động các phong trào thi đua với các chỉ tiêu và thời gian cụ thể để thúc đẩy hoạt động SXKD, từng đợt tiến hành sơ kết tổng kết khen thưởng rút kinh nghiệm kịp thời.

· Tuyên truyền phổ biến chính sách chế độ Nội quy, Quy chế của Công ty để mọi người hiểu và tổ chức thực hiện.

Kính thưa đại hội!

· Năm 2011 sẽ có nhiều khó khăn thách thức trong hoạt động SXKD của Công ty. Chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo của HĐQT, điều hành của TGĐ cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn Công ty, nhất định sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011.

Kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khoẻ.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận 


  
         P.Tổng giám đốc công ty
  - TV H§QT

  - Ban KS



 

           Đã ký

  - Ban TG§ C.ty  
  - Các cổ đông
  - Lưu:
                                                             Nguyễn Thanh Hải
	Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
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	BÁO CÁO THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kế hoạch 2010
	Thực hiện 2010
	% hoàn thành KH năm
	So sánh với 2009 (%)

	I
	Tổng giá trị sản xuất doanh
	Triệu đ
	110,000
	146,023
	133
	146

	II
	Doanh thu
	Triệu đ
	100,000
	132,748
	133
	145

	1
	Sứ Hải Dương
	Triệu đ
	3,608
	4,020
	111
	134

	2
	Nhôm Hải Phòng
	Triệu đ
	3,500
	3,647
	104
	114

	3
	Nội thất Xuân Hoà
	Triệu đ
	3,500
	4,124
	118
	139

	4
	Nội thất Hoà Phát
	Triệu đ
	12,000
	16,073
	134
	161

	5
	Điện lạnh
	Triệu đ
	10,000
	16,944
	169
	308

	6
	Quạt điện
	Triệu đ
	15,000
	18,062
	120
	123

	7
	Khóa Việt Tiệp
	Triệu đ
	3,000
	2,540
	85
	77

	8
	Nilon, màn, BHLĐ
	Triệu đ
	1,000
	2,158
	216
	194

	9
	Xi măng
	Triệu đ
	7,000
	12,473
	178
	 

	10
	Bóng đèn, phích nước RĐ
	Triệu đ
	25,000
	28,308
	113
	113

	11
	Chăn ga gối đệm Sông Hồng
	Triệu đ
	3,500
	5,047
	144
	155

	12
	Nồi cơm điện
	Triệu đ
	1,000
	922
	92
	333

	13
	Cho thuê văn phòng
	Triệu đ
	5,000
	5,017
	100
	81

	14
	Hàng khác
	Triệu đ
	6,892
	13,413
	195
	150

	III
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đ
	4,000
	4,156
	104
	59

	IV
	Nộp ngân sách
	Triệu đ
	2,924
	2,982
	102
	222

	V
	Lao động tính lương
	Người
	100
	95
	95
	100

	VI
	Lương bq người/tháng
	Triệu đ
	2.5
	3
	120
	158

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2011
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	Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
	
	
	
	Biểu số 02

	
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện 2010
	Kế hoạch 2011
	Tốc độ tăng trưởng (%)
	Ghi chú

	I
	Tổng giá trị sản xuất doanh
	Triệu đ
	146,023
	159,500
	109
	 

	II
	Doanh thu
	Triệu đ
	132,748
	145,000
	109
	 

	1
	Sứ Hải Dương
	Triệu đ
	4,020
	4,600
	114
	 

	2
	Nhôm Hải Phòng
	Triệu đ
	3,647
	4,400
	121
	 

	3
	Nội thất Xuân Hoà
	Triệu đ
	4,124
	4,650
	113
	 

	4
	Nội thất Hoà Phát
	Triệu đ
	16,073
	16,500
	103
	 

	5
	Nội thất 190
	Triệu đ
	 
	2,000
	 
	 

	6
	Điện lạnh
	Triệu đ
	16,944
	20,000
	118
	 

	7
	Quạt điện
	Triệu đ
	18,062
	18,000
	100
	 

	8
	Khóa Việt Tiệp
	Triệu đ
	2,540
	3,500
	138
	 

	9
	Nilon, màn, BHLĐ
	Triệu đ
	2,158
	2,500
	116
	 

	10
	Xi măng
	Triệu đ
	12,473
	26,350
	211
	 

	11
	Bóng đèn, phích nước RĐ
	Triệu đ
	28,308
	28,500
	101
	 

	12
	Chăn ga gối đệm Sông Hồng
	Triệu đ
	5,047
	5,200
	103
	 

	13
	Nồi cơm điện
	Triệu đ
	922
	1,100
	119
	 

	14
	Cho thuê văn phòng
	Triệu đ
	5,017
	5,000
	100
	 

	15
	Dây điện VINACAP
	Triệu đ
	 
	2,700
	 
	 

	16
	Hàng khác
	Triệu đ
	13,413
	 
	0
	 

	III
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đ
	4,156
	5,000
	120
	 

	IV
	Nộp ngân sách
	Triệu đ
	2,982
	2,500
	84
	 

	V
	Lao động tính lương
	Người
	95
	100
	105
	 

	VI
	Lương bq người/tháng
	Triệu đ
	3
	2.8
	93
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2011

	
	Lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị
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